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Tuần 9
Thứ   hai ngày 24 tháng 10 năm 2016.
Ngày soạn: 10/09/2016

Ngày dạy : 24/10/2016                  TiÕt 1        






Sinh hoạt dưới cờ


Tiết 2 + 3

Môn: Tập đọc        

Bài: ôn tập giữa học kì I .(Tiết 1+ 2)
I.  Mục tiêu:
Đọc đúng, rõ ràng các đoạn ( bài ) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu. ( phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng / phút ).

- Hiểu  ND chính của từng đoạn, nội dung của cả bài ; trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn ( hoặc bài ) thơ đã học.

- Bước đầu thuộc bảng chữ cái ( BT2 ). Nhận biết và tìm được một số từ chỉ sự vật ( BT3, BT4 ).

HS khá, giỏi, , đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thơ (tốc độ đọc trên 35 tiếng/phút).

HS trung bình, yếu   làm được ít nhất: Bài 1,2. 
HS  năng khiếu, làm được các bài 1,2,3,4.

II. Đồ dùng dạy học:
GV: Bảng phụ.

HS: VBT,…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ôn định: 

2.Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra đồ dùng sổ sách của học sinh.

- Nhận xét.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  Nêu nội dung tiết học

( ghi tựa)

b. Vào bài:

HĐ 1: Ôn đọc thành tiếng và đọc hiểu.

MT: Đọc phát âm đúng, rõ ràng, đúng tốc độ.

- Tổ chức cho HS bốc thăm chọn bài đọc .

- Nêu câu hỏi cho HS trả lời.

- Nhận xét - cho điểm.

HĐ 2: Ôn bảng chữ cái

MT: Thuộc được bảng chữ cái

- Tổ chức cho học sinh luyện đọc thuộc lòng bảng chữ cái.

- Tổ chức đọc tiếp nối nhau theo kiểu “truyền điện”

- Nhận xét – cho điểm.

HĐ 3: Ôn tập về các từ chỉ sự vật.

MT: Biết phân loại các từ theo bảng.

- Gọi học sinh đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS tự làm rồi sửa bài.

- Nhận xét

HĐ 4: Làm bài tập 4 
MT: Mở rộng vốn từ chỉ sự vật.

- Yêu cầu HS tìm thêm các từ chỉ sự vật để điền vào bảng bài tập 3

- Nhận xét

Tiết 2

HĐ 5: Đặt câu theo mẫu 
MT: Củng cố kĩ năng đặt câu theo mẫu         

- Hướng dẫn mẫu:

Ai (cái gì? con gì?)               là gì?

M: Bạn Lan             là học sinh giỏi

Cho HS làm vào vở bài tập.

Gọi HS đọc kết quả.

Nhận xét.

HĐ 6: Ôn cách viết tên riêng.

MT: Biết viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng…
- Cho HS đọc yêu cầu.

- Giải thích yêu cầu rồi cho cả lớp làm vào bảng con.

- Nhận xét – sửa sai.

4. Củng cố – Dặn dò: 

- Tổ chức cho HS thực hành lại kiến thức chưa nắm kĩ.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về tiếp tục ôn bài.
	-Hát

- Nhắc tên bài

- Lần lượt từng em lên bốc thăm, đọc bài và trả lời câu hỏi.

- Cả lớp luyện đọc thuộc lòng bảng chữ cái ( tổ – cá nhân thi đọc )

- Luyện đọc tiếp nối đến hết bảng chữ cái.

- Đọc yêu cầu rồi làm bài VBT

- Đại diện đọc kết quả.

chỉ người

chỉ đồ vật

chỉ con vật

chỉ cây cối

Bạn bè

Hùng

cô giáo…
bàn

xe đạp

sách

bút

thỏ

mèo

trâu

cá

chuối

xoài

mít

ổi

- Tìm và ghi các từ vào bảng bài tập 3

Cô giáo, sách, bút, trâu,cá, mít, ổi…

- Làm VBT - đọc kết quả.

Vd: Bố em là bác sĩ.

- Đọc yêu cầu

- ghi tên các nhân vật đã học trong các bài tập đọc: Dũng, Khánh, Minh, Nam, An





Tiết 4

Môn: Toán
                               Bài: LIT ( l )

I - Mục tiêu : 

· Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước, dầu .

· Biết ca 1 lít, chai 1 lít. Biết lít là đơn vị đo dung tích. Biết đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít.

· Biết thực hiện phép cộng.trừ các số đo theo đơn vị lít, giải toán có liên quan đến đơn vị lít.

· Bài tập cần làm: Bài 1, 2(cột 1, 2), 4, 
HS trung bình, yếu   làm được ít nhất: Bài 1, 2(cột 1, 2), 
HS khá, giỏi, làm được các bài 1, 2(cột 1, 2), 4
II - Đồ dùng dạy học : 
GV:- Ca , chai
HS: SGK,…
III - Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định:   

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Cho HS thực hiện bài tập  tiết trước

- Nhận xét 

3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: Tiết học này các em làm quen với đơn vị đo là lít. ( ghi tựa)

b. Vào bài:

HĐ 1:Giới thiệu nhiều hơn và ít hơn:

MT: Làm quen và nhận biết biểu tượng dung lít.

 - GV làm đồ dùng nh​ư SGK

-  GV dùng nư​ớc để thực hành.

*. Giới thiệu lít(l)

- GV : Để biết các vật đựng ( chứa) bao nhiêu n​ước ta dùng đơn vị đo là lít ; lít viết tắt là: l

- GV đư​a ra 1 chai và một ca nư​ớc để so sánh sự ít hơn và nhiều hơn. 

HĐ 2: Luyên tập thực hành

MT: Biết làm các dạng bài tập có kèm đơn vị đo là lít.

Bài 1 : Đọc ,viết (theo mẫu) 

- GV gọi HS nêu y/c

- GV cho HS thực hành đọc và viết

- GV cho HS nhận xét

- GV  nhận xét

Bài 2 : Tính (theo mẫu) 
- GV gọi HS nêu y/c

- GV cho HS thực hành tính

- GV cho HS nhận xét

- GV  nhận xét
   Bài 3: (HS về nhà  làm.)

- GV  nêu y/c

- GV cho HS thực hành tính

- GV cho HS nhận xét

- GV  nhận xét

  Bài 4 : Giải toán 
- GV gọi HS đọc bài toán.

- GV HD HS tóm tắt đề toán bằng lời 

- GV  sửa  chữa .bài nhận xét.

4. Củng cố – Dặn dò: 

- Đọc đơn vị (l) thực hiện tính:  10l + 6l = …;      45 l + 13 l = …
- GV nhận xét giờ học .

- Về HS thực hành đong nư​ớc ở nhà ghi bài vào vở.
	     99         75          64            48

   +           +            +              +

       1         25          36            52

   100       100        100          100
- Nhắc lại tên bài.

- HS nghe - quan sát cốc n​ước và xô nư​ớc

----> nhận xét.

- HS nghe.

- Vài HS nêu lại 

- HS quan sát , nhận xét.

+ Ca nứơc ít hơn chai n​ước 

- HS thực hành đụng các chai nư​ớc có vạch và đọc .

Bài 1
 + Đọc: Mười lít;  Hai lít  ;    Năm lít

  + Viết:   10l    ;       2l      ;        5l

 Bài 2
- HS thực hành tính- nhận xét

a) 9L + 8L = 17L           b)17L – 6L = 11L

  15L + 5L = 20L               18L – 5L = 13L

Bài 3
- HS nêu y/c

b) 10L – 2L = 8L

 c)20L – 10L = 10L

Bài 4
- HS đọc đề bài toán

      Tóm tắt                          Bài giải

Lần đầu: 12L            Cả hai lần bán là:

Lần sau:15L                  12 + 15 = 27 (L )

Cả hai lần bán:..?L              Đáp số: 27 L

      


TiÕt 5

Môn: Đạo đức
               Bài: Chăm chỉ học tập  ( tiết 1 )
I-Mục tiêu:
Nêu được một số biểu hiện của chăm chỉ học tập.

-
Biết được lợi ích của việc chăm chỉ học tập.

-       Biết được chăm chỉ học tập là nhiện vụ của HS
-
Thực hiện chăm chỉ học tập hằng ngày.

-
Biết nhắc bạn bè chăm chỉ học tập hằng ngày. 

              * Các KNS cơ bản được giáo dục:

               - Kỹ năng: quản lý thời gian học tập của bản thân.

HS trung bình, yếu   (   Biết được lợi ích của việc chăm chỉ học tập.) 

HS khá, giỏi, Biết được chăm chỉ học tập là nhiện vụ của HS.)

II-Tài liệu và phương tiện.

- GV: tranh SGK

- HS: vở bài tập đạo đức 
III- Các hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên

1. ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ: 
+ Tiết trước học bài gì ?

- Làm tốt những việc nhà vừa sức mình là thể hiện tình cảm gì với bố mẹ ?

- Đọc ghi nhớ

- Nhận xét bài cũ.

3.Bài mới:

a. Giới thiệu: muốn có kết qủa học tập tốt cho bản thân,làm vui lòng bố mẹ,em cần làm gì ?

Đó chính là nội dung của bài học hôm nay – ghi tựa bài.

b.Vào bài: 

*hđ 1: Xử lý tình huống.

MT: Biết 1 số biểu hiện về chăm chỉ học tập.

* GV nêu tình huống yêu cầu học sinh  thảo luận theo cặp về cách ứng xử (phân vai cho nhau)
+ Tình huống :Bạn Hà đang làm bài tập ở nhà thì bạn đến rủ đi chơi (đá bóng,đá cầu, chơi ăn quan…) bạn Hà phải làm gì khi đó ?
Ví dụ :Hà đi ngay cùng bạn,nhờ bạn làm giúp rồi đi, bảo bạn chơ, cố làm xong bài mới đi…….

- Kết luận:Khi đang học hoặc đang làm bài tập, các em cần cố gắng hoàn thành công việc, không nên bỏ dở, như thế mới là chăm chỉ học tập.

*hđ 2: Làm bài tập lựa chọn.
MT: Hiểu được chăm chỉ học tập mang lại lợi ích cho bản thân mình và được mọi người yêu mến.

* Giáo viên yêu cầu  thảo luận nhóm theo các nội dung. Hãy đánh dấu + vào ô (  trước ý kiến đúng

a-( cố gắng tự hoàn thành bµi tËp được giao

b-( tích cực tham gia học tập cùng bạn trong nhóm, trong tổ.

c-( chỉ cần tất cả thời gian cho việc học tập mà không làm các việc khác.

d-( Tự giác học mà không cần nhắc nhở.

e-( tự sửa chữa sai sót trong bài làm  của mình.

Hãy nêu ích lợi của chăm chỉ học tập.

*KL: các ý nêu biểu hiện chăm chỉ học tập là a,b,d,e.

· chăm chỉ học tập có ích lợi là :

+ giúp cho việc học tập đạt kết qủa tốt hơn.

+ được thầy cô, bạn bè yêu mếm.

+ Thực hiện tốt quyền học tập.

+ Bố mẹ hài lòng.

* Giáoviên yêu cầu học sinh  tự liên hệ về việc học tập của mình.

Hỏi: Em đã chăm chỉ học tập chưa? Hãy kĨ vỊ việc làm cụ thể.

Hỏi: Kết qủa đạt được ra sao?

Yêu cầu học sinh trao đổi  với nhau theo cặp.

Yêu cầu một số em nêu trước lớp.

· liên hệ giáo dục.

4. Củng cố - Dặn dò: 

- Tiết đạo đức  hôm nay học bài gì ?

- Chăm chỉ học tập có ích lợi gì  ?

GD Kỹ năng: quản lý thời gian học tập của bản thân.

Cần thực hiện tốt điều đã học – thường xuyên chăm  học để việc học tập của mình mau tiến bộ-vui lòng cha mẹ.
	Hoạt động của học sinh.

Hát
- HS : cho gà ăn, tưới hoa, lau bàn ghế, nhặt rau…

- Học sinh đọc câu ghi nhớ

- Chăm chỉ học tập

-HS nhắc lại

- HS thảo luận theo cặp với tình huống đưa ra.

- Một vài cặp lên biểu diễn

- Nghe phân tích cách ứng xử phù hợp nhất.

- HS ủoùc noọi dung bài tập ở vở bài tập - cuứng nhau thaỷo luaọn

- Các nhóm trình bày tranh luận bổ sung ý kiến.

- HS nhắc lại

- trả lời theo ý 

- HS trao đổi nhau 

-  học sinh  thực hiện kĨ tr­íc líp.

+ giúp cho việc học tập đạt kết qủa tốt hơn.

+ được thầy cô, bạn bè yêu mếm.

+ Thực hiện tốt quyền học tập.

+ Bố mẹ hài lòng.


Thứ  ba ngày 25 tháng 10 năm 2016
Ngày soạn: 10/09/2016

Ngày dạy : 25/10/2016                                              TiÕt 1





Phân môn: Chính tả

                                             Bài: Ôn tập giữa học kì I .( Tiết 3 )
I . Mục tiêu:2
· Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.

· Biết tìm từ chỉ hoạt động của vật, của người và đặt câu nói về sự vật (BT2, BT3 ).

HS trung bình, yếu    làm được ít nhất: Bài1, 2. 
HS khá, giỏi, làm được các bài1, 2,3.

II. Đồ dùng dạy học:

GV: Bảng phụ 

HS: vở bài tập…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.ổn định:    

2.Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra đồ dùng và việc ghi bài của học sinh.

- Nhận xét.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  Nêu mục tiêu tiết học. 

( ghi tựa )

b. Vào bài:

HĐ 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

MT: Kiểm tra kĩ năng đọc của học sinh.

· Tiến hành cho học sinh bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi.

· Nhận xét cho điểm.

H§ 2:
 Ôn tập về từ ngữ chỉ hoạt động.

MT: Củng cố về từ chỉ hoạt động.

· Gọi học sinh đọc yêu cầu bài.

· Giải thích đề bài. Cho học sinh đọc bài làm việc thật là vui rồi tìm từ chỉ hoạt động trong bài.

· Nhận xét - đưa ra một số từ chỉ hoạt động: đi, bay, nhảy…
HĐ 3: Đặt câu. 
MT: Củng cố kĩ năng đặt câu theo mẫu Ai là gì?

- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài.

- Giải thích yêu cầu bài tập cho học sinh làm.

- Nhận xét.

4. Củng cố - Dặn dò: 

- Tổ chức củng cố lại kiến thức học sinh nắm chưa tốt.

- Nhận xét tiết học.

- Dặn học sinh về ôn lại bài.  
	Hát
- HS nhắc lại tên bài.

-HS lần lượt từng em bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi của giáo viên.

- 2 HS đọc bài tập

- Lắng nghe.

- đọc bài Làm việc thật là vui và tìm từ chỉ hoạt động: gáy, kêu, bắt, nở, làm việc…

- 2 HS đọc bài tập

- Thực hành đặt câu.

a. Con mèo kêu meo meo.

b. Cái máy chạy xình xịch.

c. Hoa mai nở báo hiệu mùa xuân đến.

 


Tiết 2

Môn    : THỦ CÔNG

Bài dạy: GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI (TIẾT 1)

I.MỤC TIÊU :

      - Biết cách gấp thuyền phẳng đáy có mui.

      - Gấp được thuyền phẳng đáy có mui. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

HS   năng khiếu,: Gấp được thuyền phẳng đáy có mui. Hai mui thuyền cân đối. Các nếp gấp phẳng, thẳng. KNS : - Thuyền là loại phương tiện gioa thông đường thủy. Muốn chạy thuyền phải có sức gió ( gắn thêm buồm cho thuyền) . Không có gió, thuyền muốn di chuyển được phải chèo thuyền( gắn thêm máy chèo).

         - Thuyền dùng  nhiên liệu xăng, dầu để chạy. Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng , dầu.

          - HS yêu thích gấp thuyền.

II.CHUẨN BỊ :

- GV : mẫu thuyền phẳng đáy có mui.

- Quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui.

- HS : Giấy nháp, kéo.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS.

	1. . Ổn định
2.Bài cũ :  Kiểm tra ĐDHT của HS 

3. Bài mới:  

* Giới thiệu bài: 
* Hoạt động 1 :

Quan sát nhận xét
MT : Gấp HS quan sát về hình dáng màu sắc và các phần của thuyền.

 GV cho HS quan sát mẫu.

- Thuyền có màu sắc hình dáng như thế nào ?

- Thuyền phẳng đáy không mui có mấy phần ?

- Để gấp thuyền phẳng đáy không mui ta cần giấy thủ công hình gì ?

* Hoạt động 2 :

Hướng dẫn mẫu
MT : HS nắm chắc các bước gấp thuyền.
GV treo qui trình lên bảng và nêu các bước gấp.

GV vừa gấp vừa hướng dẫn qui trình.

Bước 1: Gấp các bước, gấp cách đều.

- Đặt ngang tờ giấy thủ công hình chữ nhật lên bàn, mặt kẻ ô ở trên (hình 2), gấp đôi tờ giấy ta được (hình 3).

- Gấp theo mặt trước theo đường gấp ở hình 3 được hình 4.

- Lật hình 4 ra mặt sau, gấp đôi mặt trước được hình 5.

Bước 2: Tạo thân và mũi thuyền.

- Gấp theo đường dấu gấp của hình 5 sao cho cạnh trùng với cạnh dài được hình 6.

- Tương tự gấp theo đường dấu gấp hình 6 đươc hình 7 .

- Lật hình 7 ra sau, gấp 2 lần giống như hình 5, hình 6 được hình 8, hình 9. Lật mặt sau hình 9 gấp giống như  mặt trước  được hình 10.

Bước 3 : Tạo  thuyền phẳng đáy không mui.

Hoạt động 3 :

Thực hành.    

-   Gấp được thuyền phẳng đáy có mui. Hai mui thuyền cân đối. Các nếp gấp phẳng, thẳng. 

MT : Giúp HS nắm vững qui trình gấp.

GV yêu cầu HS thực hành trên giấy nháp.

GV quan sát chỉnh sửa em gấp sai.

( GV nhận xét chung .

4.Củng cố-dặn dò : GDKNS: Thuyền là một phương tiện giao thông đường thuỷ. Muốn chạy thuyền có thể dùng sức gió (gắn thêm buồm cho thuyền). Không có gió, thuyền muốn di chuyển được phải chèo thuyền (gắn thêm mái chèo). 

   Thuyền máy dùng nhiên liệu xăng, dầu để chạy. Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng dầu.

- GV nhận xét tiết học.

- Về nhà gấp thành thạo trên giấy nháp.

- Chuẩn bị : Tiết sau thực hành trên giấy màu.
	-Hát

- Hoạt động lớp.

- Màu đỏ, hình dáng dài, có hai đầu, nhọn.

- 3 Phần : mạn thuyền, đáy thuyền, mũi thuyền.

- Hình chữ nhật.

- Hoạt động lớp.

- HS quan sát.

- Hoạt động lớp, cá nhân.

- HS gấp.




      TiÕt3





  Môn: toán
Bài: Luyện tập 

I- Mục tiêu: 

- Biết thực hiện phép tính và giải toán với các số đo theo đơn vi lít.

Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong, đo nước, dầu…

Biết giải toán có liên quan đến đơn vi lít. 

· Bài tập cần làm: Bài 1, 2, 3, 

HS trung bình, yếu   làm được ít nhất: Bài 1, 2 
HS khá, giỏi, làm được các bài 1,2,3

II- Đồ dùng dạy học: 
- GV:- Tranh bài 2

- HS: SGK,…
III - Các hoạt động dạy và học:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định:  

2. Kiểm tra bài cũ:  

- Cho HS thực hiện bài 2 tiết trước
- Nhận xét , 

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu tiết học.

 ( ghi tựa )

b. Vào bài:

( Hoạt động 1: Thực hành

Mục tiêu : HS vận dụng làm bài tập thành thạo, chính xác. 

Bài 1: Tính. 
- GV gọi HS nêu y/c.

- Yêu cầu HS làm từng bài tính điền kết quả.

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét

Bài 2: Số ?
- GV nêu y/ bài tập. 

- GV HD HS cách tính.

  + Có 3 cái ca lần lượt chứa 1L , 2L , 3L . Hỏi cả 3 ca chứa bao nhiêu L?

- GV gọi HS lên bảng thực hiện

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét

    Bài 3: Giải toán.
-  GV gọi HS đoc đề bài toán.

  + Để biết thùng nào chứa nhiều hơn ta làm sao? 

- GV gọi 1 HS, cả lớp làm vào vở.

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét
Bt4: Về nhà 

Hoạt động 2: Thực hành đông lít

Mục tiêu:Giúp củng cố biểu tượng về lít 

- Yêu cầu HS rót nước từ chai 1l sang các cốc như nhau xem có thể rót được đầy mấy cốc?

4. Củng cố - Dặn dò: 

- Thi tính nhanh: 10l + 6l = ? … 

 -GV nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS về nhà xem lại bài.
	Hát

a) 9L + 8L = 17L           b)17L – 6L = 11L

  15L + 5L = 20L               18L – 5L = 13L 
Bài 1
- HS nêu y/c.

- 3 HS thực hiện bảng lớp-cả lớplamf vào bảng con.

2L + 1L = 3L              15L – 5L = 10L

16L + 5L = 21L          35L – 12L = 23L

3L + 2L – 1L = 4L

    16L – 4L + 15L =27L

Bài 2
-  3 HS thực hiện , cảlớp làm vào bảng con.

a)  1L +2L +3L = 6L

b)  3L + 5L = 8L

c)  10L + 20L = 30L

Bài 3
- HS đoc đề bài toán

- 1 HS giải ,cả lớp làm vào vở.

               Bài giải:

       Cả hai thùng chứa được là:

          16 + 2 = 18 ( lít dầu)

               Đáp số: 18 lít dầu.

( Bt4: Về nhà 

Hoạt động 2: Thực hành đông lít

Mục tiêu:Giúp củng cố biểu tượng về lít 

Yêu cầu HS rót nước từ chai 1l sang các cốc như nhau xem có thể rót được đầy mấy cốc?
Học sinh: Thi tÝnh nhanh



TiÕt 4





Phân môn: Kể chuyện

Bài:    ôn tập giữa học kì I (Tiết 4 )
 I. Mục tiêu:
· Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.

· Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài CT Cân voi (BT2), tốc độ viết khoảng 35 chữ/15 phút.

HS, trung bình, yếu      làm được ít nhất: Bài 1, 
HS khá, giỏi, làm được các bài 1,2) viết đúng, rõ ràng bài CT ( tốc độ trên 35 chữ/ 15 phút

II. Đồ dùng dạy học:

GV: Bảng phụ 

HS: vở bài tập…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.ổn định: 

2.Kiểm tra bài cũ: 

- Đặt câu nói về đồ vật ( con vật ).

- Nhận xét.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  Nêu mục tiêu tiết học. 

( ghi tựa )

b. Vào bài:

HĐ 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

MT: Kiểm tra kĩ năng đọc của học sinh.

· Tiến hành cho học sinh bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi.

· Nhận xét cho điểm.

HĐ 2: Nghe - viết bài Con voi.

MT: Củng cố kĩ năng viết chính tả và cách trình bày bài văn.

- Đọc bài viết - cho HS đọc lại

- Giải nghĩ từ: sứ thần, Trung Hoa, Lương Thế Vinh ( SGK )

- Đoạn văn nói về nội dung gì?

- Nhận xét.

* Nhận xét hiện tượng chính tả.

- Trong bài chữ nào viết hoa? Vì sao?

- Đọc bài cho HS viết.

- Đọc cho HS  soát lại bài.

- Hướng dẫn chấm chữa bài.

- Thu bài chấm - nhận xét.

4. Củng cố - Dặn dò:  

- Đọc cho HS viết: Trung Hoa, Lương Thế Vinh.

- Nhận xét.

- Dặn học sinh về ôn bài.
	Hát
-HS nhắc lại tên bài.

- HS lần lượt từng em bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi của giáo viên.

- 3 HS đọc bài.

- Đọc phần giải nghĩ từ SGK

Ông vua thử tài Lương Thế Vinh.

-Trung Hoa, Lương Thế Vinh 

( tên riêng) Và chữ đầu câu viết hoa.

- Viết bài vào vở.

- Soát lại bài - chữa lỗi.


I. PHỤ ĐẠO VÀ BỒI DƯỠNG

1. PHỤ ĐẠO 

	Đọc và  viết
	Nội dung thục hiện của học sinh

	Tên nội dung
	Bàn tay dịu dàng


   



Thứ  tư ngày 26 tháng 10 năm 2016
Ngày soạn: 10/09/2016

Ngày dạy : 26/10/2016                  TiÕt 1





  Môn: Tập đọc
Bài: Ôn tập giữa học kì I.( Tiết 5)

I. Mục tiêu:
· Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.

Trả lời được câu hỏi về nội dung tranh (BT2).
HS trung bình, yếu   làm được ít nhất: Bài 1, 
HS khá, giỏi, làm được các bài 1,2,

II. Đồ dùng dạy học:

- GV:  Tranh SGK

- HS: vở bài tập…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.ổn định 

2.Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra đồ dùng và việc ghi bài của học sinh.

- Nhận xét.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  Nêu mục tiêu tiết học. 

( ghi tựa )

b. Vào bài:

HĐ 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

MT: Kiểm tra kĩ năng đọc của học sinh.

-Tiến hành cho học sinh bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi.

Nhận xét - cho điểm.

HĐ 2: Kể chuyện theo tranh
MT: Củng cố kĩ năng kể chuyện.

- Cho HS quan sát tranh và đọc từng câu hỏi dưới tranh.

- Yêu cầu HS dựa vào câu hỏi gợi ý tự kể lại nội dung từng tranh.

- Sau đó mời 1- 2 em kể toàn truyện.

- Theo dõi - giúp đỡ em lúng túng.

- Nhận xét - bình chọn HS kể tốt nhất tuyên dương.

* Kết luận: 

- Qua câu chuyện em học được gì ở bạn Tuấn? 
 Liên hệ giáo dục HS yêu thương, chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau…

4. Củng cố - Dặn dò
- Đặt tên cho câu chuyện theo ý em.

- Củng cố kiến thức học sinh chưa học tốt.

- Nhận xét chung giờ học

- Dặn HS về ôn bài
 
	Hát

- nhắc lại tên bài.

- lần lượt từng em bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi của giáo viên.

- Quan sát tranh - đọc câu hỏi.

- Tập kể từng tranh.

+ tranh 1: Hằng ngày, mẹ đưa Tuấn đi học…

+ tranh 2: Hôm nay, mẹ bệnh Tuấn mời bác sĩ đến khám cho mẹ..

+ tranh 3: Tuấn ân cần chăm sóc mẹ…
+ tranh 4: Hôm nay Tuấn đi bộ đến trường học một mình…
- 2 HS kể toàn truyện

- Lòng hiếu thảo với mẹ….




Tiết 2 : Thể dục
                Tuần 9

                              Bài : 17   *Ôn bài thể dục phát triển chung

                                                                       *Điểm số 1-2,1-2,theo đội hình hàng dọc

I. Mục tiêu:                     

-Ôn bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác,đều,đẹp

-Học điểm số 1-2,1-2,…theo đội hình hàng dọc.Yêu cầu biết và điểm đúng số rõ ràng.

II. Địa điểm và phương tiện
 -Địa điểm : Sân trường . 1 còi  . Tranh động tác  TD
III. Nội dung và phương pháp lên lớp                                         
	     Nội dung
	Phương pháp lên lớp

	I. Mở đầu: (5’)

GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

Giậm chân……..giậm

Đứng lại………..đứng

Trò chơi:Có chúng em

Kiểm tra bài cũ : 4 hs

Nhận xét

   II. Cơ bản: { 24’}
a.Điểm số 1-2,1-2,…theo đội hình hàng dọc:

Theo 1-2,1-2,…đến hết……….điểm số

 Nhận xét

b.Điểm số 1-2,1-2,…theo đội hình hàng ngang:

Theo 1-2,1-2,…đến hết…..điểm số

 Nhận xét

c.Ôn bài thể dục phát triển chung

 Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp

*Các tổ tổ chức luyện tập

Giáo viên theo dõi góp ý       Nhận xét

d.Trò chơi:Nhanh lên bạn ơi

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi

 Nhận xét

III. Kết thúc: (6’)
Đi đều……… bước       Đứng lại……….đứng

HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát

Hệ thống bài học và nhận xét giờ học

Về nhà ôn 8 động tác TD đã học
	Đội Hình 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

Đội hình học mới động tác TD

*     *     *     *     *     *     *  

    *     *     *     *     *     *     *  

*     *     *     *     *     *     *  

    *     *     *     *     *     *     *  

GV
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Đội Hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV



TiÕt 3
    M«n:To¸n

Bài: Luyện tập chung 

I- Mục tiêu: 
· Biết thực hiện phép cộng với các dạng đã học, phép cộng các số kèm theo đơn vị: kg, l.

· Biết số hạng, tổng.

· Biết giải bài toán với một phép cộng.

· Bài tập cần làm: Bài 1( dòng 1,2), bài 2, bài 3( cột 1,2,3),/ bài 4, 
HS, trung bình, yếu   làm được ít nhất: Bài 1( dòng 1,2), bài 2
HS khá, giỏi, làm được các bài 1( dòng 1,2), bài 2, bài 3( cột 1,2,3),/ bài 4,
II - Đồ dùng dạy học :
- GV:- Bảng phụ viết bài tập 3.

- HS: - SGK, vở…
III - Các hoat động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.ổn định: 

2.Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra đồ dùng của học sinh và việc ghi bài.

- Nhận xét

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Nêu trực tiếp nhiệm vụ tiết học.  Ghi tựa bài.    

b. Vào bài:                                                   -    GV tổ chức cho HS ôn tập 

( Hoạt động 1:Thực hành

Muc tiêu : Giúp HS củng cố lại tên gọi và mối quan hệ giữa các thành phần trong phép cộng.

Bài 1: Tính 
- GV cho HS làm cá nhân dựa vào bảng cộng đã học.

- GV nhận xét

 Bài 2 : Số ? 
- GV nêu y/c bài tập. 

- GV HD HS cách tính

- GV gọi HS lên bảng thực hiện

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét

Bài 3: Viết  số thích hợp vào chỗ trống
- GV gọi HS nêu y/c bài tập

- GV gọi HS lên bảng thực hiện

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét

Bài 4 : Giải toán. 

- GV nêu y/c bài toán.

- GV HD HS dựa vào tóm tắt để giải.

- Để tìm số gạo cả 2 lần bán ta làm như thế nào?

- GV gọi HS lên bảng thực hiện bài giải.

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét
Bài 5: Hs khá giỏi làm
- GV gọi HS nêu y/c

- GV cho HS quan sát hình 

- GV tính và khoanh k/q

- GV nhận xét.

4. Củng cố - Dặn dò: 

- GV củng cố lại kiến thức học sinh chưa nắm kĩ.

- Nhận xét giờ học .

- Dặn HS về xem lại bài, ghi bài học
	Bài 2
-  3 HS thực hiện , cảlớp làm vào bảng con.

a)  1L +2L +3L = 6L

b)  3L + 5L = 8L

c)  10L + 20L = 30L

- HS nghe.

Bài 1
- HS làm bài 



5 + 6 = 11              40 + 5 = 45

   8 + 7 = 15               30 + 6 = 36

   16 + 5 = 21             4 + 16 = 20

   27 + 8 = 35             3 + 47 = 50

Bài 2
- HS thực hành điền.

  25kg + 20kg = 45kg

  15L + 30L = 45L
Bài 3:

-  HS nêu y/c bài tập

- 1 HS thực hiện ,cả lớp làm vào vở.

SH

34

45

63

SH

17

48

29

Tổng

51

93

92

Bài 4
- HS đọc đề 

- Giải bài toán theo tóm tắt.

- Lần đầu bán 45 kg gạo. Lần sau bán 35kg.

- Cả 2 lần bán được bao nhiêu kilôgam gạo?

- Lấy số gạo bán lần đầu cộng số gạo bán lần sau.

                Bài giải 

        Số gạo cả 2 lần bán là:

             45 + 38 = 83 (kg)


                 Đáp số: 83 kg.

Bài 5
- HS nêu y/c

- HS quan sát hình 

- HS khoanh :  D.4kg




  
TiÕt 4





Môn: Tự nhiên xã hội 

Bài:  Đề phòng bệnh giun 

I - Mục tiêu:
· Nêu được nguyên nhân và biết cách phòng tránh bệnh giun.

· Biết được tác hại của giun đối với sức khoẻ.

HS trung bình, yếu   (Nêu được nguyên nhân và biết cách phòng tránh bệnh giun.) 

HS khá, giỏi, Biết được tác hại của giun đối với sức khoẻ..)

KNS: - Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để đề phòng bệnh giun.

· Kĩ năng tư duy phê phán những hành vi ăn uống không sạch sẽ, không đảm bảo vệ sinh- gây ra bệnh giun.

· Kĩ năng làm chủ bản thân: Có trách nhiệm với bản thân đề phòng bệnh giun.

II - Đồ dùng dạy học:

- GV:- Hình vẽ SGK.

- HS: SGK

III - Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Ôn định: 

2.Kiểm tra bài cũ

- Vì sao phải ăn uống sạch sẽ?

- Ăn uống sạch sẽ có tác dụng gì?

- GV nhận xét , bổ sung.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:  

*Khởi động :Cả lớp đọc bài : Cô dạy .

Liên hệ vào bài.

 b. Vào bài:
HĐ 1: Quan sát tranh thảo luận.

MT: Biết nguyên nhân và tác hại bệnh giun.
* Cách tiến hành: - GV nêu câu hỏi.

- Các em có thư​ờng hay bị đau bụng , ỉa chảy , ỉa ra giun không? 
+GV giảng giải: đó là những triệu chứng bệnh giun…
- Giun th​ường sống ở đâu trên cơ thể?
- Giun ăn gì mà sống đ​ược?  
- Tác hại mà giun gây ra?
+GV chốt: Giun sống trong ruột và hút chất bỗ dưỡng làm con người gầy ốm…
- Cho HS quan sát tranh SGK và thảo luận.

- Trứng giun và giun từ trong ruột ngư​ời bệnh chui ra ngoài bằng cách nào ?

- Chúng xâm nhập vào cơ thể ng​ười bằng cách nào?

+GV chốt lại ý chính: Nguyên nhân gây ra bệnh giun là do ta không giữ vệ sinh ăn uống…
HĐ 2: Thảo luận

MT: Biết cách phòng bệnh giun

GV yêu cầu HS suy nghĩ và nêu .

· Để phòng bệnh giun ta cần làm gì?
- GV chốt lại ý chính.

+Giữ vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống sôi.

+Không đi vệ sinh bừa bãi.

+ Thực hành vệ sinh cá nhân.

- Thư​ờng xuyên ăn sạch, uống sạch: ăn thức ăn sống phải rửa sạch và gọt vỏ…
- 6 tháng tẩy giun 1 lần…

- Liên hệ thực tế qua bài học ..

4. Củng cố - Dặn dò: 

- Thi kể các việc nên làm và không nên làm để phòng bệnh giun.

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS thực hiện ăn sạch, uống sạch và vệ sinh cá nhân hằng ngày.
	- HS đọc bài:  Cô dạy

- HS thảo luận.

- HS nêu câu trả lời.

- HS khác nhận xét , bổ sung.

- Giun thư​ờng sống ở trên thành ruột non của con ngư​ời.

- Giun hút chất dinh dư​ỡng..làm con người gầy ốm xanh xao

- HS thảo luận nhóm.

- HS quan sát SGK.

- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

- Qua đ​ường phân ngư​ời.

- Qua nguồn nư​ớc , đất , ruồi,..

- HS lên chỉ đư​ờng đi của trứng giun ở sơ đồ SGK.

- HS nghe.

- HS thảo luận .

- HS suy nghĩ và nêu câu trả lời.

+ ăn thức ăn chính, rửa tay trước khi ăn…
- HS khác nhận xét, bổ sung.




Tiết 5






Phân môn: Tập viết

Bài: ôn tập giữa học kì I ( Tiết 6 )

I. Mục tiêu:
· Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.

· Biết cách nói lời cảm ơn,xin lỗi phù hợp tình huống cụ thể (BT2), đặt được dấu chấm hay dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp trong mẫu chuyện (BT3).

HS bình, yếu   làm được ít nhất: Bài 1,2. 
HS khá, giỏi, làm được các bài1, 2,3.
II. Đồ dùng dạy học:

- GV:  bảng phụ

- HS: vở bài tập…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.ổn định: 

2.Kiểm tra bài cũ: 

- Gọi 2 học sinh kể lại câu chuyện đã học tiết trước.

-  Nhận xét.

3. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:  Nêu mục tiêu tiết học. 

( ghi tựa )

b. Vào bài:

HĐ 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

MT: Kiểm tra kĩ năng đọc của học sinh.

-Tiến hành cho học sinh bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi.

Nhận xét - cho điểm.

HĐ 2: Làm bài tập 2. 
MT: Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp tình huống.

- Yêu cầu học sinh đọc tình huống.

- Cho HS suy nghĩ ghi câu trả lời vào vở bài tập.

- Trình bày trước lớp.

- Nhận xét - khen bạn có câu trả lời hay phù hợp.

HĐ 3: Làm bài tập 3  
MT: Củng cố kĩ năng đặt dấu phẩy, dấu chấm trong câu.

- Đính bảng phụ viết đoạn văn. Gọi HS đọc 

- Yêu cầu HS điền dấu phẩy hay dấu chấm vào ô trống.

- Nhận xét - chữa bài.

- Cho HS đọc lại bài vừa làm.

4. Củng cố - Dặn dò: 

- Nêu tình huống cho học sinh xử lý.

+ Hôm nay em học được điểm 10 mẹ khen em giỏi. Em sẽ nói gì?

- Nhận xét - tuyên dương.

- Dặn học sinh về ôn bài.
	Hát
- nhắc lại tên bài.

- lần lượt từng em bốc thăm đọc bài và trả lời câu hỏi của giáo viên.

- Lần lượt đọc từng tình huống rồi cho ý kiến.

- học sinh khác nhận xét bỗ sung.

a. Cảm ơn bạn.

b. Xin lỗi bạn

c. Mình xin lỗi bạn, mình không cố ý.

d. Cháu cảm ơn bác.

- 2 HS đọc đoạn văn.

- 3 HS lên bảng điền còn lại làm vào vở bài tập.

- Mẹ ơi,…..  dậy rồi . 

- Thế về …. không, hở mẹ?

- Nhưng lúc mơ,  ….cơ mà.


 Thứ  năm ngày 27 tháng 10 năm 2016. 
Ngày soạn: 10/09/2016

Ngày dạy : 27/10/2016                  Tiết 1: Thể dục

     Bài : 18  Tiếp tục : *Ôn bài thể dục phát triển chung

                                                                       *Điểm số 1-2,1-2,theo đội hình hàng ngang

I. Mục tiêu:

-Ôn bài thể dục phát triển chung.Yêu cầu hoàn thiện các động tác thể dục

-Học điểm số 1-2,1-2,…theo đội hình hàng ngang.YC biết và điểm đúng số rõ ràng, có động tác quay đầu sang trái.

II. Địa điểm và phương tiện
- Địa điểm : Sân trường . 1 còi  . Tranh động tác  TD
III. Nội dung và phương pháp lên lớp

	Nội dung
	Phương pháp lên lớp

	I. Mở đầu: (5’)

GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học

HS đứng tại chỗ vổ tay và hát

Giậm chân……..giậm

Đứng lại………..đứng

Trò chơi:Có chúng em

Kiểm tra bài cũ : 4 hs

Nhận xét

   II. Cơ bản: { 24’}
a.Điểm số 1-2,1-2,…theo đội hình hàng dọc:

Theo 1-2,1-2,…đến hết……….điểm số

 Nhận xét

b.Điểm số 1-2,1-2,…theo đội hình hàng ngang:

Theo 1-2,1-2,…đến hết…..điểm số

 Nhận xét

c.Ôn bài thể dục phát triển chung

 Mỗi động tác thực hiện 2x8 nhịp

*Các tổ tổ chức luyện tập

Giáo viên theo dõi góp ý       Nhận xét

d.Trò chơi:Nhanh lên bạn ơi

Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi

 Nhận xét

III. Kết thúc: (6’)
Đi đều……… bước       Đứng lại……….đứng

HS đứng tại chỗ vỗ tay và hát

Hệ thống bài học và nhận xét giờ học

Về nhà ôn 8 động tác TD đã học
	Đội Hình 

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV

Đội hình học mới động tác TD

*     *     *     *     *     *     *  

    *     *     *     *     *     *     *  

*     *     *     *     *     *     *  

    *     *     *     *     *     *     *  

GV
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Đội Hình xuống lớp

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  *

              GV



TiÕt 3

    M«n:To¸n

Bài: Ôn Luyện tập chung 

I- Mục tiêu: 

· Biết thực hiện phép cộng với các dạng đã học, phép cộng các số kèm theo đơn vị: kg, l.

· Biết số hạng, tổng.

· Biết giải bài toán với một phép cộng.

· Bài tập cần làm: Bài 1( dòng 1,2), bài 2, bài 3( cột 1,2,3),/ bài 4, 

HS trung bình, yếu   làm được ít nhất: Bài 1( dòng 1,2), bài 2

HS khá, giỏi, làm được các bài 1( dòng 1,2), bài 2, bài 3( cột 1,2,3),/ bài 4,
II - Đồ dùng dạy học :

- GV:- Bảng phụ viết bài tập 3.

- HS: - SGK, vở…
III - Các hoat động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.ổn định: 

2.Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra đồ dùng của học sinh và việc ghi bài.

- Nhận xét

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài: Nêu trực tiếp nhiệm vụ tiết học.  Ghi tựa bài.    

b. Vào bài:                                                   -    GV tổ chức cho HS ôn tập 

( Hoạt động 1:Thực hành

Muc tiêu : Giúp HS củng cố lại tên gọi và mối quan hệ giữa các thành phần trong phép cộng.

Bài 1: Tính 
- GV cho HS làm cá nhân dựa vào bảng cộng đã học.

- GV nhận xét

 Bài 2 : Số ? 
- GV nêu y/c bài tập. 

- GV HD HS cách tính

- GV gọi HS lên bảng thực hiện

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét

Bài 3: Viết  số thích hợp vào chỗ trống
- GV gọi HS nêu y/c bài tập

- GV gọi HS lên bảng thực hiện

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét

Bài 4 : Giải toán. 

- GV nêu y/c bài toán.

- GV HD HS dựa vào tóm tắt để giải.

- Để tìm số gạo cả 2 lần bán ta làm như thế nào?

- GV gọi HS lên bảng thực hiện bài giải.

- GV cho HS nhận xét

- GV nhận xét
4. Củng cố - Dặn dò: 

- GV củng cố lại kiến thức học sinh chưa nắm kĩ.

- Nhận xét giờ học .

- Dặn HS về xem lại bài, ghi bài học
	Bài 2
-  3 HS thực hiện , cảlớp làm vào bảng con.

a)  1L +2L +3L = 6L

b)  3L + 5L = 8L

c)  10L + 20L = 30L

- HS nghe.

Bài 1
- HS làm bài 



5 + 6 = 11              40 + 5 = 45

   8 + 7 = 15               30 + 6 = 36

   16 + 5 = 21             4 + 16 = 20

   27 + 8 = 35             3 + 47 = 50

Bài 2
- HS thực hành điền.

  25kg + 20kg = 45kg

  15L + 30L = 45L
Bài 3:

-  HS nêu y/c bài tập

- 1 HS thực hiện ,cả lớp làm vào vở.

SH

34

45

63

SH

17

48

29

Tổng

51

93

92

Bài 4
- HS đọc đề 

- Giải bài toán theo tóm tắt.

- Lần đầu bán 45 kg gạo. Lần sau bán 35kg.

- Cả 2 lần bán được bao nhiêu kilôgam gạo?

- Lấy số gạo bán lần đầu cộng số gạo bán lần sau.

                Bài giải 

        Số gạo cả 2 lần bán là:

             45 + 38 = 83 (kg)


                 Đáp số: 83 kg.




TiÕt 3







Môn: Luyện từ và câu.
Bài: ôn tập giữa học kì I. (Tiết 7)

I. Mục tiêu:

· Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.

· Biết cách tra mục lục (BT2), nói đúng lời mời, đề nghị theo tình huống cụ thể (BT3).
HS trung bình, yếu   làm được ít nhất: Bài 1, 2. 
HS khá, giỏi, làm được các bài 1,2,3,.

II. Đồ dùng dạy học :    

- GV: bảng phụ.

- HS: VBT Tiếng Việt .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	            Hoạt động của  giáo viên.
	             Hoạt động của học sinh.

	1.ổn định: 

2.Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra đồ dùng của học sinh.

- Nhận xét

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

Giáo viên nêu mục tiêu bài học. ( ghi tựa )

b. Vào bài:

HĐ 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

MT: Kiểm tra kĩ năng đọc của học sinh.

- Tổ chức cho học sinh bốc thăm chọn 1 trong các bài tập đọc đã học ở tuần 1 đến tuần 8 và trả lời 1 câu hỏi do giáo viên đặt ra.

- Nhận xét , cho điểm.

HĐ 2: Tra mục lục sách. 
MT:  Củng cố kĩ năng tra mục lục sách, biết đọc mục lục sách.

- Yêu cầu HS đọc mục lục sách tuần 8 và nêu các bài tập đọc đã học trong tuần.

HĐ 3: Ghi lời mời, nhờ, đề nghị. 
MT: Củng cố kĩ năng viết lời mời, nhờ, đề nghị..

- Yêu cầu học sinh đọc các trường hợp trong SGK và thực hiện nói lời mời, nhờ, đề nghị đúng với từng trường hợp đó.

- Nhận xét , ghi lại lời nói phù hợp.

4. Củng cố - Dặn dò: 

- Củng cố lại kiến thức học sinh thực hiện chưa tốt.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát

· nhắc lại tựa bài.

· Thực hiện bốc thăm và đọc bài , trả lời câu hỏi.

- Đọc mục lục sách và các bài tập đọc đã học: người mẹ hiền, bàn tay dịu dàng.

- Đọc và thực hiện nói lời mời, nhờ, đề nghị từng trường hợp.

a. Mẹ vui lòng mua giúp con tấm thiếp…
b. Nhân ngày 20/ 11… mời các bạn cùng hát bài…để tặng cô.

c. Xin cô nhắc lại câu hỏi em nghe chưa rỏ.




  Tiết 4

   Phân môn: Chính tả

Bài: ôn tập giữa học kì I. (Tiết 8)

I. Mục tiêu:

· Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.

· Biết làm (BT2.)
HS trung bình, yếu     làm được ít nhất: Bài 1, 2. 
HS khá, giỏi, làm được các bài 1,2,

II. Đồ dùng dạy học :    

- GV: bảng phụ.

- HS: VBT Tiếng Việt .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	            Hoạt động của  giáo viên.
	             Hoạt động của học sinh.

	1.ổn định: 

2.Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra đồ dùng của học sinh.

- Nhận xét

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

Giáo viên nêu mục tiêu bài học. ( ghi tựa )

b. Vào bài:

HĐ 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

MT: Kiểm tra kĩ năng đọc của học sinh.

- Tổ chức cho học sinh bốc thăm chọn 1 trong các bài tập đọc đã học ở tuần 1 đến tuần 8 và trả lời 1 câu hỏi do giáo viên đặt ra.

- Nhận xét , cho điểm.

H§ 2: Trò chơi ô chữ. 

- Yêu cầu học sinh đọc các trường hợp trong SGK  các dòng từ 1-10 và thực hiện trả lời 
- Nhận xét , ghi lại .
b)  Đọc từ mới xuất hiện ở cột dọc
4. Củng cố - Dặn dò: 

- Củng cố lại kiến thức học sinh thực hiện chưa tốt.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát

· nhắc lại tựa bài.

· Thực hiện bốc thăm và đọc bài , trả lời câu hỏi.

Hs TRẢ LỜI:  
1. PHẤN  ; 2. LỊCH; 3. QUẦN; 4. TÍ HON; 5. BÚT; 6.HOA; 7. TƯ; 8. XƯỞNG; 9.BEN; 10 GHẾ
- §äc : PHẦN THƯỞNG



                           I. PHỤ ĐẠO VÀ BỒI DƯỠNG

2. BỒI DƯỠNG

	Toán
	Nội dung thục hiện của học sinh

	Tên nội dung 
	Hoa nặng 28kg,Mai nặng hơn Hoa 3kg. Mai nặng bao nhiêu kg?

                  Tóm tắt:                       

    Hoa nặng       :28kg

    Mai nặng hơn Hoa :   3kg

    Mai nặng                : ..?kg

                   Bài giải:

        Mai cân nặng là:

          28 + 3 = 31 (kg)

             Đáp số: 31 kg.




Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2016.

Ngày soạn: 10/09/2016

Ngày dạy : 28/10/2016                  Tiết 1: Mĩ thuật

Tiết 2; Âm nhạc
TIẾT :3
Phân môn :Tập làm văn

Bài: ôn tập giữa học kì I. (Tiết 9)

I. Mục tiêu:

· Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1.

· Biết cách làm (BT2). Luyện tập
HS trung bình, yếu   làm được ít nhất: Bài 1, 2. 
HS khá, giỏi, yếu   làm được các bài 1,2,

II. Đồ dùng dạy học :    

- GV: bảng phụ.

- HS: VBT Tiếng Việt .

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	            Hoạt động của  giáo viên.
	             Hoạt động của học sinh.

	1.ổn định: 

2.Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra đồ dùng của học sinh.

- Nhận xét

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

Giáo viên nêu mục tiêu bài học. ( ghi tựa )

b. Vào bài:

HĐ 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

MT: Kiểm tra kĩ năng đọc của học sinh.

- Tổ chức cho học sinh bốc thăm chọn 1 trong các bài tập đọc đã học ở tuần 1 đến tuần 8 và trả lời 1 câu hỏi do giáo viên đặt ra.

- Nhận xét , cho điểm.

H§ 2: luyện tập
MT:  Đọc thầm và trả lời được câu hỏi
Bài Đôi bạn.

- Nhận xét khen
4. Củng cố - Dặn dò: 

- Củng cố lại kiến thức học sinh thực hiện chưa tốt.

- Nhận xét tiết học.
	- Hát

· nhắc lại tựa bài.

· Thực hiện bốc thăm và đọc bài , trả lời câu hỏi.

HS đọc bài : Đôi bạn
Trả lời câu hỏi 

Ý đúng
Câu 1 b; Câu 2 b; 

Câu 3 a; Câu 4c; 

Câu 5 a 



TiÕt 4

    Môn: Toán

      Bài: Tìm một số hạng trong một tổng .
I.  Mục tiêu : 

· Biết  tìm x trong các bài tập dạng:x+a=b ; a+x=b ( với a,b là các số có không quá hai chữ số ) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính.

· Biết cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia.

· Biết giải bài toán có một phép trừ.

· Bài tập cần làm:Bài 1(a,b,c,d,e), bài 2( cột 1,2,3),

HS trung bình, yếu   làm được ít nhất: Bài 1(a,b,c,d,e), bài 2( cột 1,2,3) 
HS khá, giỏi, làm được các bài1(a,b,c,d,e), bài 2( cột 1,2,3)

II. Đồ dùng dạy học :

- GV:- Các hình vẽ trong như SGK. 
- HS: - SGK,…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. ổn định : 

2. Kiểm tra bài cũ: 

- Cho HS thực hiện bài 2 tiết trước
- Nhận xét ,
 3. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài:  Liên hệ từ kiểm tra bài cũ.Ghi tựa.    

b. Vào bài:

HĐ 1: Giới thiệu kí hiệu chữ và cách tìm số hạng trong một tổng.                                                     

MT: Biết cách tìm số hạng chưa biết là lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

*- GV hư​ớng dẫn HS tìm số hạng chưa biết.

- Đính số hình vuông:

- Có tất cả bao nhiêu hình vuông?

- Đư​ợc chia làm mấy phần? Mỗi phần có bao nhiêu hình vuông?

- Vậy 6 = 10 - …mấy?

-        4 = 10 -  …mấy?

Ghi bảng:   6 + 4 = 10

                         6 = 10 -4

                         4 = 10 - 6
GV giảng giải: Ta lấy tổng số ô vuông trừ đi số ô vuông của phần thứ nhất ta đ​ược số ô vuông của phần thứ hai và ngư​ợc lại .

- Giới thiệu và viết lên bảng : x+4= 10

- GV h­​íng dẫn HS tìm x.

+ x là phần bị che lấp. Vậy muốn tìm x ta lấy 10 trừ 4.

-Cho HS tính kết quả.

GV ghi x + 4 =10

                   x = 10 - 4

                   x = 6

Tương tự cho hs tự làm 6 + x = 10

Ghi bảng:   6 + x =10

                         x = 10 -6

                         x = 4

* GV rút ra kết luận :

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

* Cho HS đọc thuộc câu ghi nhớ.

HĐ 2:  HD hs làm từng bài tập .

MT: áp dụng kiến thức vừa học làm các bài tập.

Bài 1 : Tìm x 
- Yêu cầu HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS làm bài. Gọi 2 HS lên bảng làm bài.

- Gọi 2 HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét và cho điểm.

Bài 2 : 
- GV gọi HS đọc đề bài.

- GV HD HS cách tính.

- Các số cần điền vào ô trống là những số nào trong phép cộng?

- Yêu cầu HS tự làm bài, gọi 2 HS lên bảng làm bài.

- GV  cho HS nhận xét

- GV nhận xét
Bài 3 :Dành cho học sinh khá giỏi làm
 Giải toán.

- Gọi 1 HS đọc đề bài

- HD HS phân tích đề bài.

- - GV cho HS thực hành giải.

- GV  cho HS nhận xét

- GV nhận xét
4. Củng cố - Dặn dò: 

- 2 học sinh thực hiện: x + 7 = 14;         5 + x = 28

- Nhận xét giờ học .

- Dặn dò về nhà xem lại bài.

	Bài 2
- HS thực hành điền.

  25kg + 20kg = 45kg

  15L + 30L = 45L
- HS nghe.

- H S  quan sát hình vẽ 

- có 10 hình vuông.

- chia làm 2 phần.

+ 1 phần có 4 hình vuông, 1 phần có 6 hình vuông.

- HS nghe và nháp tìm kết quả.

- Nhắc lại

 Quan sát và thực hành làm trên bảng con.

- Thực hiện:   6 + x =10

                             x = 10 - 6

                             x = 4

- Đọc thuộc ghi nhớ: Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

   Bài 1  - Tìm x   

- HS đọc đề bài

b) x + 5 = 10                 c) x + 2 = 8

    x        = 10 – 5               x       = 8 – 2 

    x        = 5                       x       = 6

d) x + 8 = 19                e)  4 + x = 14

    x        = 19 – 8                     x = 14 – 4 

    x        = 11                           x = 10

g) bỏ
Bài 2
- HS đọc:Viết số thích hợp vào ô trống

- Là tổng hoặc số hạng còn thiếu trong phép cộng

SH

12

9

10

SH

 6

1

24

Tổng

18

10

34

Bài 3
                    Tóm tắt 

  Có   : 35 học sinh

  Trai :20 học sinh

   Gái: …? Học sinh.

                    Bài giải:

           Số học sinh gái là:

              35 – 20 = 15 (học sinh)

                   Đáp số: 15 học sinh.




Tiết 5 : SHTT

I Mục tiêu:

Tổng kết hoạt động trong tuần qua.

Đề ra phương hưóng họat động trong tuần tới

II Chuẩn bị:

GV: Công tác tuần.

HS: Bản báo cáo thành tích thi đua của các tổ

III. Hoạt động lên lớp:

	Ciáo viên
	Học sinh

	1. Ổn định: Hát
2. Nội dung:

· Gv giới thiệu:

· Phần làm việc ban cán sự 

· Gv nhận xét chung:

· Ưu: Vệ sinh, chuẩn bị sách vở, chuyên cần

· Tồn tại: Một số em chưa thuộc bảng nhân chia.

· Gv khen tổ hạng nhất, cá nhân xuất sắc, cá nhân tiến bộ.

· Công tác tuần tới:

· Vệ sinh trường lớp, giáo dục đạo đức.

· Học tập thêm khi ở nhà, thăm hỏi phụ huynh học sinh yếu

· Bài hát kết thúc sinh hoạt
	Hát tập thể
1. Lớp trưởng điều khiển

2. Tổ trưởng các tổ báo cáo về các mặt:

· Học tập

· Chuyên cần

· Kỷ luật, chấp hành nội quy.

· Nề nếp, tác phong, vệ sinh.

· Phong trào

· Cá nhân xuất sắc, tiến bộ.

Tổ 2 : …… điểm 

Tổ 3 : …… điểm 

Tổ 4 : …… điểm 
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